	PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS ÁI MỘ

Năm học 2017 - 2018
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
MÔN: LỊCH SỬ 6 (ĐỀ CHÍNH THỨC)
Thời gian: 45 phút
    Ngày thi: 8/12/2017


I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1. Kiến thức: Học sinh củng cố kiến thức đã học
2. Tư tưởng: Giáo dục lòng tự hào về cội nguồn của dân tộc - hiểu được những giá trị đích thực trong công cuộc tiến hóa của tổ tiên.
3. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng tổng hợp, phân tích, đánh giá, so sánh. Học sinh trình bày kiến thức một cách khoa học, chính xác. Giáo viên đánh giá, phân loại học sinh.
II. MA TRẬN
	         Mức độ
	
Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Cộng

	I. Kiến thức
- Các sự kiện tiêu biểu
- Hiểu biết về các sự
	Nhận biết sự kiện lịch sử
	Hiểu sự kiện lịch sử
	ý nghĩa lịch sử
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỷ lệ
	6
3
30%
	1
2,5
25%
	1
2,5
25%
	
	
8 điểm
80%

	II. Phân tích sự kiện lịch sử
	
	
	
	Nhận xét, phân tích
	

	Số câu
Số điểm
Tỷ lệ
	
	
	
	1
2
20%
	
2 điểm
20%

	TS câu/ số điểm toàn bài
Tỷ lệ % điểm toàn bài
	6
3
30%
	1
2,5
25%
	1
2,5
25%
	1
2
20%
	
10điểm
100%


III. ĐỀ BÀI
Phần I. Trắc nghiệm: (3đ) Hãy khoanh tròn chữ cái có câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Phát minh quan trọng của người nguyên thủy thời Hòa Bình - Bắc Sơn - Hạ Long là gì?
A. Dùng tre làm đồ dùng.			B. Dùng gỗ làm đồ dùng
C. Làm đồ gốm					D. Dùng xương làm công cụ
Câu 2: Nguyên liệu chủ yếu để chế tác công cụ của người nguyên thủy - thời Sơn Vi - Hòa Bình - Bắc Sơn - Hạ Long là gì?
A. Đá			B. Gỗ			C. Tre			D. Xương
Câu 3: Người Việt cổ phát minh ra thuật luyện kim nhờ kinh nghiệm gì?
A. Làm gốm		B. Cưa đá		C. Ghè đẽo gỗ	D. Mài đá
Câu 4: Phát minh đó có ý nghĩa to lớn nhất của người nguyên thủy trên đất nước ta là gì?
A. Rìu có vai    B. Đồ gốm có hoa văn    C. Rìu mài nhẵn   D. Thuật luyện kim
Câu 5: Loại công cụ nào góp phần tạo nên bước chuyển biến trong xã hội?
A. Công cụ bằng đá				B. Công cụ bằng tre	
C. Công cụ bằng xương			D. Công cụ bằng đồng	
Câu 6: Hùng Vương đóng đô ở?
A. Bắc Sơn		B. Đông Sơn	C. Gia Ninh		D. Bạch Hạc
Phần II. Tự luận (7đ)
Câu 1: (3 điểm) Kể tên các công trình văn hóa tiêu biểu thời Văn Lang – Âu Lạc mà em biết? ý nghĩa lịch sử của các công trình ấy trong đời sống tinh thần của người dân Việt Nam ta?
Câu 2: (4 điểm) Nhà nước Văn Lang ra đời trong hoàn cảnh nào? Vẽ sơ đồ tổ chức của Nhà nước Văn Lang? Tại sao gọi Nhà nước Văn Lang là nhà nước sơ khai?
IV. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: 3đ (Mỗi câu đúng 0,5đ)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	C
	A
	A
	D
	D
	D



PHẦN II: TỰ LUẬN (7đ)


	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
 (3đ)
	
Các công trình văn hóa tiêu biểu thời Văn Lang – Âu Lạc là:
*  Trống đồng Đông Sơn – Ngọc Lũ:
 -  Trống đồng là hiện vật tiêu biểu cho kĩ năng đúc đồng tinh xảo của người Việt cổ
 - Thể hiện đời sống tinh thần phong phú của người dân Văn Lang. 
- Hiện nay, trống đồng Đông Sơn trở thành vật biểu tượng đại diện cho nền văn minh  lúa nước và văn hóa truyền thống của đất nước Việt Nam tại trụ sở Liên hợp quốc.
* Thành ốc Cổ Loa: 
 - Là công trình kiến trúc cổ đồ sộ, vĩ đại thể hiện sức lao động sáng tạo của tổ tiên ta. 
- Là hiện vật tiêu biểu của nền văn minh cổ đại của nước ta.

	

0,25đ

0,5đ


0,5đ


0,5đ



0,25đ



0,5đ
0,5đ

	Câu 2
(4đ)
	
* Nhà nước Văn Lang ra đời trong hoàn cảnh:
- Sản xuất phát triển, con người có cuộc sống ổn định, làng chạ mở rộng - xã hội phân hóa 
- Nhu cầu đoàn kết chống thiên tai bảo vệ sản xuất nông nghiệp 
- Nhu cầu giải quyết xung đột nội bộ và đoàn kết để chống ngoại xâm - bảo vệ đất nước 

* Vẽ sơ đồ về nhà nước Văn Lang Lạc hầu - Lạc tướng
Vua






Bồ Chính



- Gọi Nhà nước Văn Lang là nhà nước sơ khai vì đây là nhà nước đầu tiên ở nước ta
- Chưa có quân đội luật pháp
- Tổ chức nhà nước đơn giản 
	


0,5đ


0,5đ


0,5đ



0,5đ









1đ


0.5đ
0.5đ



* Yêu cầu:  - Các con trình bày sạch, sáng, đúng, đủ ý

	BAN GIÁM HIỆU



Ngô Thị Bích Liên
	TỔ TRƯỞNG



Nguyễn Thu Hường
	NHÓM TRƯỞNG



Nguyễn Thị Hồng






	PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS ÁI MỘ

Năm học 2017 - 2018
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
MÔN: LỊCH SỬ 7 (ĐỀ CHÍNH THỨC)
Thời gian: 45 phút
    Ngày thi: 8/12/2017


I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Kiến thức: Học sinh tổng hợp kiến thức cơ bản về lịch sử dân tộc thời Lý - Trần (1009- 1400).  Năm được sự kiện chính qua các triều đại phong kiến Việt Nam.
2. Kĩ năng:  Rèn kĩ năng nhận biết - diễn đạt kiến thức hiểu và trình bày dưới dạng trắc nghiệm tự luận.
 3. Thái độ: Giáo dục, củng cố, nâng cao cho học sinh lòng yêu đất nước, niềm tự hào dân tộc. 
II. MA TRẬN
	         Mức độ
	
Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Cộng

	I. Kiến thức
- Các sự kiện tiêu biểu
- Hiểu biết về các sự
	Nhận biết sự kiện lịch sử
	Hiểu sự kiện lịch sử
	Giải thích sự kiện lịch sử
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỷ lệ
	4
3
30%
	1
4,5
45%
	1
0,5
5%
	
	
8 điểm
80%

	II. Phân tích sự kiện lịch sử
	
	
	
	Nhận xét, phân tích
	

	Số câu
Số điểm
Tỷ lệ
	
	
	
	1
2
20%
	
2 điểm
20%

	TS câu/ số điểm toàn bài
Tỷ lệ % điểm toàn bài
	4
3
30%
	1
4,5
45%
	1
0,5
5%
	1
2
20%
	
10điểm
100%


III. ĐỀ BÀI
I. Trắc nghiệm: (3 điểm)
Câu 1: Thăng Long chính thức trở thành kinh đô của Đại Việt thời Lý vào năm nào?
A. Năm 1010 				C. Năm 1075
B. Năm 1070 				D. Năm 1076
Câu 2: Câu nói: “Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo” là của ai? 
A. Trần Quốc Toản			C. Trần Bình Trọng
B. Trần Hưng Đạo 				D. Trần Thủ Độ
Câu 3. Chùa Một Cột được xây dựng dưới thời nào?
            A. Nhà Ngô				C. Nhà Lý 
            B. Tiền Lê		                     D. Nhà Trần
Câu 4: Nối cột A vói cột B sao cho phù hợp:
	
Cột A
	
Cột B

	1. Tháng 1 năm 1258
	a) Hơn 30 vạn quân Nguyên ồ ạt kéo vào nước ta theo hai đường thủy bộ. 

	2. Cuối tháng 1 năm 1285
	b) Đoàn thuyền do ¤ Mã Nhi chỉ  huy rút về theo đường thủy trên sông Bạch Đằng.

	3. Cuối tháng 12 năm 1287
	c) Khoảng 50 vạn quân Nguyên do Thoát Hoan tổng chỉ huy tràn vào xâm lược Đại Việt.

	
	d) Quân mông Cổ do Ngột Lương Ngợp Thai chỉ huy tiến vào nước ta, mở đầu cuộc xâm lược Đại Việt.


II. Tự luận: (7 điểm)
       	Câu 1: (2 điểm) Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy chính quyền ở Trung ương và địa phương thời Lý và rút ra nhận xét?
       	Câu 2: (3 điểm) Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên của nhà Trần (Thế kỉ XIII)?
Câu 3: (2 điểm) Em có suy nghĩ gì về việc vua Trần lập đền thờ  Hưng Đạo đại vương – Trần Quốc Tuấn ở Vạn Kiếp, Chí Linh ( Hải Dương) ?

IV. HƯỚNG DẪN CHẤM 
  PHẦN I.  Trắc nghiệm: ( 3điểm )
Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	a
	d
	C
	1->d ;                2->c;                    3->a



Phần II. Tự luận: (7 điểm

Câu 1: (2 điểm)
          Vẽ sơ đồ: Cấp trung ương -  Cấp địa phương (1,5 điểm)
Trung ương
Quan văn
Địa phương


Vua



Đại thần




Quan võ







Lộ (24)



Phủ



Huyện



Hương, xã



	* Qua sơ đồ ta thấy tổ chức bộ máy quan lại và các đơn vị thời Lý được hoàn chỉnh hơn so với thời Đinh - Tiền Lê, chứng tổ chế độ tập quyền thời Lý được củng cố hơn thời Đinh - Tiền Lê. ( 0,5 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 2
 (3đ)
	* Nguyên nhân: 
- Sự chuẩn bị chu đáo, toàn diện, xây dựng khối đoàn kết dân tộc
- Thắng lợi này gắn liền với tinh thần hi sinh, quyết chiến, quyết thắng của toàn dân mà nòng cốt là quan đội nhà Trần. 
 - Có chiến lược, chiến thuật đúng đắn... 
* ý nghĩa lịch sử:
- Đập tham vọng và ý chí xâm lược Đại Việt của quân Mông, Nguyên. 
- Thắng lợi đã góp phần xây đắp nên truyền thống quân sự Việt Nam.
- Bảo vệ được nền độc lập dân tộc, để lại bài học vô cùng quý giá
	

0,5đ

0,5đ
0,5đ



0,5đ

0,5đ

0,5đ


	Câu 3
(2đ)
	
HS có những suy nghĩ riêng nhưng đảm bảo được các ý cơ bản sau:
-Trần Quốc Tuấn là tướng giỏi, văn võ song toàn, tài đức hơn người.Ông là người yêu nước thiết tha,căm thù giặc cao độ, yêu thương nhân dân, quân lính hết lòng. 
- Với chức Quốc công tiết chế - Tổng chỉ huy quân đội, ông là người có công lớn trong ba cuộc kháng chiến, đặc biệt là các cuộc kháng chiến lần thứ hai và thứ ba
- Bộc lộ tình cảm khâm phục, tự hào và biết ơn đối với những vị anh hùng có công với đất nước. 
- Biểu lộ ý thức học tập,tu dưỡng đạo đức để tiếp nối truyền thống xây dựng và bảo vệ đất nước. 
	



0,5đ



0,5đ



0,5đ




0,5đ




	BAN GIÁM HIỆU



Ngô Thị Bích Liên
	TỔ TRƯỞNG



Nguyễn Thu Hường
	NHÓM TRƯỞNG



Nguyễn Thị Hồng
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	PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS ÁI MỘ
Năm học 2017-2018

	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
    MÔN : LỊCH SỬ 8 (ĐỀ CHÍNH THỨC)
Thời gian: 45 phút
                       Ngày thi: 8/12/2017



ơ
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh về lịch sử thế giới Cận đại giữa thế kỉ XVI đến năm 1917
2. Tư tưởng: Học sinh nhận thức được diễn biến của thế giới. Việt Nam với các mối quan hệ khu vực và thế giới.
    3. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng tổng hợp, phân tích, đánh giá, so sánh. Học sinh trình bày kiến thức một cách khoa học, chính xác 
Giáo viên đánh giá, phân loại học sinh.
II. MA TRẬN ĐỀ
ơ
	         Mức độ
	
Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Cộng

	I. Kiến thức
- Các sự kiện tiêu biểu
- Hiểu biết về các sự
	Nhận biết sự kiện lịch sử
	Hiểu sự kiện lịch sử
	Nêu ý nghĩa sự kiện lịch sử
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỷ lệ
	1
3
30%
	1
2
20%
	1
1
10%
	
	
6 điểm
60%

	II. Phân tích sự kiện lịch sử
	
	
	
	Nhận xét, phân tích
	

	Số câu
Số điểm
Tỷ lệ
	
	
	
	1
4
40%
	
4 điểm
40%

	TS câu/ số điểm toàn bài
Tỷ lệ % điểm toàn bài
	1
3
30%
	1
2
20%
	1
3
10%
	1
2
40%
	
10điểm
100%



III. ĐỀ BÀI
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM)
Điền mốc thời gian theo các sự kiện trong bảng sau:

	Thời gian
	Sự kiện

	
	Cách mạng tư sản Hà Lan

	
	Hợp chủng quốc Hoa Kỳ thành lập

	
	Sự ra đời của máy hơi nước

	
	Công xã Pa ri

	
	Cải cách Duy tân Minh trị

	
	Chiến tranh thế giới thứ nhất



Phần II: Tự luận (7 ĐIỂM)
         Câu 1 (3 điểm) Nêu ý nghĩa của các thành tựu khoa học kỹ thuật của thế giới đối với đời sống loài người?
	Câu 2 (4 điểm) Vì sao Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 được đánh giá là một sự kiện lịch sử vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại thế kỉ XX? Phân tích ý nghĩa của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917? Cách mạng tháng Mười Nga đã ảnh như thế nào thế nào với cách mạng Việt Nam?   
IV. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

Phần I: Trắc nghiệm (3 điểm) Trả lời mỗi câu đúng được 0.5 điểm.

	Thời gian
	Sự kiện

	Năm 1566
	Cách mạng tư sản Hà Lan

	Năm 1776
	Hợp chủng quốc Hoa Kỳ thành lập

	Năm 1784
	Sự ra đời của máy hơi nước

	Năm 1871
	Công xã Pa ri

	Năm 1868
	Cải cách Duy tân Minh trị

	Năm 1914 - 1918
	Chiến tranh thế giới thứ nhất



Phần II- Tự luận (7 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
(3 đ)
	- Các thành tựu khoa học kỹ thuật: Kĩ thuật, khoa học xã hội, văn học nghệ thuật
- Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật có ý nghĩa vô cùng lớn lao là cột mốc lớn trong lịch sử tiến hóa văn minh của loài người
- Các phát minh khoa học được ứng dụng trong sản xuất và đời sống xã hội tạo ra khối lượng của cải vật chất khổng lồ 
- Các tiến bộ của khoa học giải thích rõ quy luật vận động thế giới, góp phần thúc đẩy xã hội phát triển
- Thúc đẩy kinh tế, thay đổi cơ cấu lao động, nâng cao đời sống vật chất tinh thần
- Góp phần đấu tranh xóa bỏ ý thức hệ phong kiến…
	
0,5 đ

0,5 đ


0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

	Câu 2  (4 điểm)

	* Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 được đánh giá là một sự kiện lịch sử vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại thế kỉ XX
- Thành lập Nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới, có ý nghĩa to lớn với nước Nga và  
- Đối với nước Nga: Sự ra đời của Nhà nước xã hội chủ nghĩa đã đưa nhân dân lên nắm chính quyền ở một nước chiếm 1/6 diện tích thế giới
- Đối với thế giới: Ảnh hưởng đến phong  trào cách mạng thé giới, đặc biệt là những phong trào đấu tranh giành độc lập của các nước thuộc địa và phụ thuộc
* Phân tích ý nghĩa của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

- Đối với nước Nga: Cách mạng tháng Mười Nga thay đổi hoàn toàn vận mệnh đất nước và số phận của hàng triệu con người
- Đối với thế giới: là cuộc đánh đổ chủ nghĩa tư bản ở khâu yếu nhất, làm cho nó không còn là hệ thống duy nhất. Để lại bài học kinh nghiệm quý báu; Là sự kiện mở đầu cho lịch sử mới: Lịch sử thế giới hiện đại
* Cách mạng tháng Mười Nga đã có ảnh hưởng to lớn với cách mạng Việt Nam
- Dưới ánh sáng soi đường, dẫn lối của Cách mạng Tháng Mười Nga, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân lật đổ chế độ phong kiến và đập tan ách thống trị của bọn thực dân
- Làm nên Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vĩ đại đưa đất nước  đi lên Chủ nghĩa xã hội 
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	PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS ÁI MỘ

Năm học 2017 - 2018
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
MÔN: LỊCH SỬ 9 (ĐỀ CHÍNH THỨC)
Thời gian: 45 phút
    Ngày thi: 8/12/2017



I.  Mục tiêu

1. Kiến thức: Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh về lịch sử thế giới, lịch sử Việt Nam từ năm 1945 đến nay
2. Tư tưởng: Học sinh nhận thức được diễn biến phức tạp của thế giới về hai lực lượng: XHCN và TBCN. Việt Nam với các mối quan hệ khu vực và thế giới.
    3. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng tổng hợp, phân tích, đánh giá, so sánh. Học sinh trình bày kiến thức một cách khoa học, chính xác. Giáo viên đánh giá, phân loại học sinh.
II. MA TRẬN ĐỀ

	         Mức độ
	
Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Cộng

	I. Kiến thức
- Các sự kiện tiêu biểu
- Hiểu biết về các sự
	Nhận biết sự kiện lịch sử
	Hiểu sự kiện lịch sử
	Giải thích sự kiện lịch sử
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỷ lệ
	1
3
30%
	1
2
20%
	1
3
30%
	
	
8 điểm
80%

	II. Phân tích sự kiện lịch sử
	
	
	
	Nhận xét, phân tích
	

	Số câu
Số điểm
Tỷ lệ
	
	
	
	1
2
20%
	
2 điểm
20%

	TS câu/ số điểm toàn bài
Tỷ lệ % điểm toàn bài
	1
3
30%
	1
2
20%
	1
3
30%
	1
2
20%
	
10điểm
100%


III. ĐÒ bµi: 
Phần I: Trắc nghiệm (3đ)
Điền mốc thời gian theo các sự kiện trong bảng sau:

	Thời gian
	Sự kiện

	
	Nước Mĩ đưa con người lên Mặt Trăng

	
	Nhật Bản trở thành một trong ba trung tâm kinh tế lớn của thế giới

	
	Cộng đồng Châu Âu được thành lập

	
	Thành lập Liên Hợp Quốc

	
	Việt Nam ra nhập Liên Hợp Quốc

	
	Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) thành lập


Phần II: Tự luận (7đ)
Câu 1: (3đ)  Vì sao nói Liên minh châu Âu là tổ chức liên kết khu vực lớn nhất trên thế giới?
Câu 2: (4đ) Vì sao nền kinh tế Nhật Bản trong những năm 70 của thế kỉ XX lại có sự phát triển thần kì? Vì sao nói hoà bình, ổn định, hợp tác phát triển vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các dân tộc?



IV. HƯỚNG DẪN CHẤM
Phần I: Trắc nghiệm (3 điểm): Mỗi câu trả lời đúng: 0,5 điểm

	Thời gian
	Sự kiện

	Tháng 7/1969
	Nước Mĩ đưa con người lên Mặt Trăng

	1950-1970
	Nhật Bản trở thành một trong ba trung tâm kinh tế lớn của thế giới

	Tháng 7/1967
	Cộng đồng Châu Âu được thành lập

	26/6/1945
	Thành lập Liên Hợp Quốc

	Tháng 9/1977
	Việt Nam ra nhập Liên Hợp Quốc

	8/8/1967
	Hiệp hội các nước Đông Nam Á thành lập


Phần II: Tự luận (7 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
 (3đ)
	
- Sau chiến tranh thế giới thứ hai, với xu thế toàn cầu hóa, liên kết khu vực diễn ra mạnh mẽ trên thế giới, tiêu biểu là Liên minh Châu Âu
- Thành lập năm 1957 với 6 quốc gia; đến năm 1995 EU đã phát triển 15 thành viên; năm 2004 kết nạp thêm 10 quốc gia; năm 2007 EU có 27 thành viên
- EU ra đời không những hợp tác giữa các nước về kinh tế, tiền tệ mà còn liên minh về chính trị
=> Chính vì sự ra đời phát triển mạnh mẽ như vậy, Liên minh châu Âu là tổ chức liên kết khu vực lớn nhất trên thế giới
	
1đ


1đ


1đ

	Câu 2
(4đ)
	*  Nền kinh tế Nhật Bản trong những năm 70 của thế kỉ XX có sự phát triển thần kì: 
 - Biết tiếp thu cái mới song vẫn giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc
 - Hệ thống tổ chức quản lí có hiệu quả.                                           
 - Vai trò quan trọng của nhà nước.                                                 
  - Con người Nhật Bản có ý chí, cần cù, sáng tạolao động, có ý thức kỉ luật và coi trọng tiết kiệm.                                                                                  
                                                                                                     
* Hoà bình, ổn định, hợp tác phát triển vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các dân tộc 
+ Thời cơ: Vì nó mở ra những quan hệ hợp tác hữu nghị giữa các dân tộc hội nhập, tiếp thu thành tựu khoa học công nghệ, đầu tư nước nước ngoài, canh tranh, vị thế quốc tế được nâng cao.
                                                       
+ Thách thức: Vì nếu không theo kịp sự phát triển của thời đại sẽ bị tụt hậu hoặc dễ bị hoà đồng, hoà tan khi hoà nhập. Phải bình đẳng, phải đối đầu với canh tranh…                                                                                                      
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